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Trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên 
nhân gây ra suy dinh dưỡng bào thai và làm tăng 
nguy cơ đẻ non. 

Kết luận 
Nghiên cứu này cho thấy một số bệnh lý thường 

gặp ở trẻ thấp cân, non tháng như vàng da bệnh lý, 
hạ đường máu, thai chậm phát triển trong tử cung 
chiếm tỷ lệ rất cao (72%). Ngoài ra còn gặp một số 
bệnh lý khác như suy hô hấp, nhiễm trùng bào thai, 
xuất huyết não, ROP và dị tật bẩm sinh. Bên cạnh đó 
nghiên cứu còn cho thấy nhóm trẻ cân nặng  1000g 
có tỷ lệ tử vong cao nhất (40%), tiếp theo là trẻ cân 
nặng từ 1000 đến 1500g, chiếm 10,9% và từ 1500 
đến dưới 2500g chiếm 1,1%. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ 
sinh nhẹ cân là 4,5%. Tỷ lệ tử vong ở trẻ có xu hướng 
gia tăng khi tuổi thai giảm. 
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Sàng lọc phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt  
tại một số vùng của HẢI phòng năm 2005 -2006 

 
Phạm Thị Lý - Đại học Y Hải Phòng  

Nguyễn Thị Phương Ngọc - Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội  
 

Tóm tắt  
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu sàng lọc phát hiện 

sớm ung thư tuyến tiền liệt trên 1720 đối tượng là nam 
giới > 50 tuổi thuộc một số xã phường của huyện Vĩnh 
Bảo, quận Ngô Quyền, huyện đảo Cát Hải, kết quả 
thu được:  

Tỷ lệ u phì đại lành tính chung cho cả 3 vùng là 
56,85%, đã phát hiện được 4 đối tượng UTTTL với tỷ 
lệ là 0,32%. 

Hàm lượng PSA huyết thanh có liên quan tuyến 
tính thuận với tuổi và liên quan tuyến tính thuận khá 
chặt chẽ với thể tích TTL. Nhóm UTTTL có PSA tăng 
rất cao, tỷ lệ fPSA/PSA giảm rõ rệt, PSAd tăng cao 
gấp 20 lần nhóm PĐLT và gần 40 lần nhóm bình 
thường. 

Từ khóa: ung thư tuyến tiền liệt. 
Summary 
We had screnning prostate cancer on 1270 males 

> 50 ages year, in Vinh Bao, Ngo Quyen and Cat Hai 
districts. The studying result show that: 

We found that the prevalence of prostate 
hypertrophy was approximately 56.85%. 4 objects 
had been examined prostae cancer. that was 
approximately 0.32% in the study sample. 

PSA concentration was relationship between ages 
and prostate volume. PSA concentration and PSA 
density in prostate cancer group was higher and the 

rate fPSA/PSA of the prostae cancer group lower 
than that of norman group and prostate hypertrophy.  

Keywords: prostate cancer. 
Đặt vấn đề  
Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) đứng hàng đầu 

trong các loại ung thư tiết niệu và đứng thứ năm trong 
các loại ung thư ở nam giới, với tỷ lệ tử vong khá cao 
sau ung thư phổi và ung thư đại tràng. UTTTL thường 
tiến triển thầm lặng không có triệu chứng ở giai đoạn 
sớm, vì thế người bệnh thường vào viện với những 
triệu chứng của giai đoạn muộn khi không còn kịp thời 
hoặc không có khả năng cứu chữa.  

Ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển qua 3 giai 
đoạn : 

- Giai đoạn tân sinh tế bào biểu mô tuyến gọi là 
tiền ung thư, giai đoạn này chỉ có thể phát hiện được 
bằng phương pháp định lượng kháng nguyên đặc hiệu 
của tuyến tiền liệt (PSA). 

- Giai đoạn tiền lâm sàng với sự hình thành nhân 
ung thư, giai đoạn này chưa có các dấu hiệu lâm 
sàng mà chỉ có thể được phát hiện bằng siêu âm, 
chiếu chụp và định lượng PSA. 

 - Giai đoạn lâm sàng với các biểu hiện rối loạn 
tiểu tiện khá rõ nét và khả năng di căn rất lớn.  

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy số người bị 
chết vì UTTTL chỉ bằng 1/3 các trường hợp UTTTL khi 
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mổ tử thi. Sarks (1993) đã phát hiện thấy khoảng 
30% nạn nhân chết vì tai nạn giao thông ở Hoa Kỳ ở 
lứa tuổi 30 - 50 có khối u nhỏ trong TTL, tác giả còn 
tìm thấy những tổ chức tiền ung thư có tân sinh các tế 
bào nội mô. Như vậy UTTTL có khởi đầu rất sớm. 

ở một số nước chương trình sàng lọc phát hiện 
sớm UTTTL đã được đặt ra. Tổ chức Y tế thế giới và 
Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo, hàng năm nên 
khám lâm sàng, thăm trực tràng và định lượng PSA 
cho nam giới trên 50 tuổi để phát hiện sớm ung thư 
tuyến tiền liệt.  

Ung thư tuyến tiền liệt có thể được chữa khỏi bằng 
phẫu thuật và quang tuyến nếu được chẩn đoán và 
phát hiện sớm. Như vậy việc phát hiện sớm UTTTL là 
rất cần thiết. Xét nghiệm PSA nhanh có khả năng 
phát hiện sớm được hàng loạt và triệt để bệnh này 
trong cộng đồng. ở Việt Nam việc phát hiện sớm 
UTTTL chỉ mới thực hiện ở một số bệnh viện trung 
ương, vấn đề phát hiện sớm trong cộng đồng chưa 
được quan tâm, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
với mục tiêu: 

1. Sàng lọc phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt ở 
nam giới > 50 tuổi 

 2. Xác định một số chỉ số sinh học liên quan trong 
ung thư tuyến tiền liệt tại một số vùng của Hải Phòng. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  
1. Bệnh nhân. 
Đối tượng nghiên cứu gồm 1270 nam giới có độ 

tuổi > 50 thuộc ba vùng địa dư đặc trưng của thành 
phố Hải Phòng là thành thị, nông thôn và hải đảo  

2. Phương tiện nghiên cứu. 
- Huyết thanh  
- Mô tuyến tiền liệt 
- Máy miễn dịch tự động Elecsys 2010 của CHLB 

Đức 
- Kit PSA 
3. Phương pháp nghiên cứu. 
- Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang 
Cỡ mẫu được tính theo công thức  

n = Z2 1- α/2

p x (1-p)
d2   

n: cỡ mẫu cần thiết cho 3 vùng nghiên cứu, p = 
0,61 là tỷ lệ u tuyến tiền liệt của nghiên cứu trước, d = 
0,03 làđộ lệch chấp nhận được, Z là độ tin cậy mong 
muốn 95% (Z 1- α/2 = 1,96) từ đó tính được n = 1015. 
Để khống chế sai số khi nghiên cứu, chúng tôi cộng 
thêm 20% và n = 1218 người. 

Chọn ngẫu nhiên 3 đơn vị quận huyện đại diện 
cho Hải Phòng (Ngô Quyền – quận nội thành chọn 8 
phường, Vĩnh Bảo – Huyện thuần nông chọn 11 xã, 
Cát Hải – huyện đảo chọn 4 xã). Mỗi xã phường chọn 
ngẫu nhiên 55 nam giới > 50 tuổi. Tổng số 1270 
người. 

- Siêu âm và khám trực tràng  
Siêu âm qua đưòng xương mu khi bàng quang 

căng nước tiểu, đo 3 thông số của tuyến: dài, rộng, 
cao. Thể tích tuyến được tính theo công thức của 
Rifkin MD và Resnik MI. V(cm3/g)= dài x rộng x cao x 

0,523. về mặt cấu trúc bình thường mật độ tuyến đều, 
ranh giới giữa nhu mô và vỏ tuyến rõ 

Khám trực tràng: Tuyến bình thường khi bề mặt 
nhẵn, mật độ vừa, ấn không đau, còn rãnh giữa. 

- Định lượng kháng nguyên đặc hiệu PSA. PSA 
được định lượng bằng phương pháp điện hoá phát 
quang. Bình thường hàm lượng PSA < 4ng/ml và 
fPSA > 30% PSA. 

- Xét nghiệm mô bệnh học  
- Xử lý số liệu. Số liệu được xử lý theo phương 

pháp thống kê y học chương trình SPSS 9.0. 
3. Kết quả và bàn luận 
 Đối tượng nghiên cứu gồm 1270 nam giới từ 

50 tuổi trở lên có tuổi trung bình là 62 + 9,1 tuổi, 
thuộc ba vùng địa dư đặc trưng của thành phố Hải 
Phòng là thành thị, nông thôn và hải đảo. Kết quả 
nghiên cứu được trình bày trong các bảng và biểu đồ 
sau 

Bảng 1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên 
cứu  

Các đặc điểm chung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) 
50 – 59 522 41,1 
60 – 69 453 35,7  

Nhóm tuổi 
> 70 295 23,2 

Thành thị 486 38,3 
Nông thôn 545 42,1  

Địa dư 
Hải đảo 239 18,6 

Nông dân 474 37,3 
Công nhân 467 36,8 

 
Nghề 

nghiệp Văn phòng 329 25,9 
 

0.32

42.83

56.85 Không phì đại

Phì đại lành
tính 
Ung thư

 
Biểu đồ 1. Tỷ lệ u tuyến tiền liệt 

Nhận xét: Có 544 đối tượng - chiếm 42,83% chưa 
phát hiện thấy phì đại TTL, 722 đối tượng - chiếm 
56,85% u phì đại lành tính TTL, chỉ có 4 đối tượng - 
chiếm 0,32% bị UTTTL. 

Bảng 2. Tỷ lệ u tuyến tiền liệt tại 3 vùng của Hải 
Phòng  

u phì đại lành tính Ung thư Vùng Số lượng 
(n) n % N % 

Ngô 
Quyền 

487 282 58,3 3  

Vĩnh Bảo 545 305 56,0 0  
Cát Hải 238 135 57,0 1  
Tổng (n) 1270 722 57,0 3 0,32 

  p > 0,05   
Nhận xét:  
Chúng tôi thấy chưa có sự khác biệt có ý nghĩa (p 

> 0,05) về tỷ lệ UPĐLTTTL giữa các vùng địa lý của 
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Hải Phòng. Đã phát hiện được 3 trường hợp UTTTL 
tại quận Ngô Quyền và 1 của Cát Hải, chưa gặp 
trường hợp nào UTTTL tại Vĩnh Bảo. 

Bảng 3. Thể tích tuyến tiền liệt theo nhóm tuổi  
Nhóm tuổi n X + SD (cm3) P 

50 – 59 522 21,23 + 4,76 
60 – 69 454 23,62 + 8,07 

> 70 294 27,66 + 11,61 
Tổng số 1270 23,57 + 8,35 

 
< 0,001 

 Nhận xét: Thể tích TTL tăng theo nhóm tuổi một 
cách có ý nghĩa (p < 0,001)  

Bảng 4. Nồng độ PSA huyết thanh của đối tượng 
nghiên cứu  

Nồng độ PSA (ng/mL) Nhóm 
nghiên cứu 

n 
X SD 95%CI Trung 

vị Phân vị 

Không phì 
đại 

544 0,78 0,64 0,72-0,83 0,62 1,38 

P§LTTTL 722 1,79 3,13 1,63-1,94 1,10 4,00 
Ung thư 4 79,36 54,20 0-65,06 59,10 129,38 
Nhận xét: Nồng độ PSA ở nhóm PĐLTTTL tăng 

có ý nghĩa so với nhóm không phì đại với p < 0,001. 
PSA của nhóm UTTTL cao gấp khoảng 50 lần so với 
nhóm PĐLTTTL và cao gấp hàng trăm lần so với 
nhóm người bình thường. 

 
Hình 3. Biểu đồ tương quan nồng độ PSA theo tuổi  

Có mối tương quan thuận giữa nồng độ PSA với 
tuổi của 2 nhóm khảo sát (bình thường và u PĐLT) 
với phương trình tương quan:  

PSA= 0,056 tuổi – 2,122; r = 0,286 ; p < 0,01 
 

 
Hình4. Biểu đồ tương quan nồng độ PSA theo thể tích TTL 

Có mối tương quan thuận khá chặt chẽ giữa nồng 
độ PSA với thể tích TTL của những đối tượng bình 
thường và u PĐLTTTL (1266 đối tượng nghiên cứu) 
với phương trình tương quan:  

PSA = 0,107 thể tích TTL – 1,172 với r = 0,515; p< 
0,01. 

27 25
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Hình 5. Tỷ lệ % fPSA/PSA của nhóm nghiên cứu 

Nhận xét: Tỷ lệ fPSA/PSA của nhóm ung thư giảm 
có ý nghĩa so với nhóm PĐLT và nhóm bình thường. 

Bảng 5. Mật độ PSA của các nhóm nghiên cứu 
Nhóm 
nghiên 

cứu 
N X SD 95%CI Trung 

vị 

Phân 
vị 

90% 
Bình 

thường 544 0,043 0,036 0,040-
0,046 0,035 0,074 

U P§LT 722 0,062 0,059 0,057-
0,066 

0,043 0,125 

Ung thư 4 1,593 0,809 0,306-
2,881 

1,460 2,382 

 
Mật độ PSA (PSAd) là tỷ lệ giữa lượng PSA chia 

cho thể tích TTL. PSAd của nhóm u PĐLT cao hơn so 
với nhóm người bình thường (p < 0,001), nhóm ung 
thư có mật độ PSA cao hơn 20 lần nhóm PĐLT và 
gần 40 lần so với nhóm người bình thường 

 

 
Uphì đại lành tính ung thư biểu mô tuyến  

Hình 6. Hình ảnh mô bệnh học của TTL.  
 
Bàn luận  
U tuyến tiền liệt bao gồm cả UPĐLT và UTTTL là 

bệnh hay gặp ở nam giới lứa tuổi trên 50. UTTTL 
được xếp hàng thứ năm trong các loại ung thư. 
UTTTL thường tiến triển thầm lặng không có triệu 
chứng ở giai đoạn sớm, vì thế người bệnh thường vào 
viện với những triệu chứng của giai đoạn muộn khi 
không còn kịp thời hoặc không có khả năng cứu chữa. 
Ung thư tuyến tiền liệt có thể được chữa khỏi bằng 
phẫu thuật và quang tuyến nếu được chẩn đoán và 
phát hiện sớm. Như vậy việc phát hiện sớm UTTTL là 
rất cần thiết. Xét nghiệm PSA nhanh có khả năng 
phát hiện sớm được hàng loạt và triệt để bệnh này 
trong cộng đồng. Tuy vậy nhưng PSA không chỉ tăng 
trong UTTTL mà PSA còn tăng trong cả các trường 
hợp PĐLT, viêm TTL, vì thế cần phải xác định một số 
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chỉ số liên quan như fPSA, PSAd… để tăng độ đặc 
hiệu của PSA. ở Việt Nam việc phát hiện sớm UTTTL 
chỉ mới thực hiện ở một số bệnh viện trung ương, vấn 
đề phát hiện sớm trong cộng đồng còn ít được quan 
tâm. Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 1270 nam giới 
từ 50 tuổi trở lên tại ba vùng của Hải Phòng, kết quả 
cho thấy tỷ lệ u PĐLTTTL chiếm 56,85%. Về UTTTL 
trong nghiên cứu này chúng tôi đã phát hiện được 4 
người chiếm 0,32%. Tỷ lệ này thấp hơn một số kết 
quả nghiên cứu trên thế giới. 

Về hàm lượng PSA. PSA được sản xuất tại tế bào 
biểu mô của TTL, tại đây PSA có nồng độ cao hơn 
trong máu gấp hàng triệu lần. Hàng rào tế bào giữ 
PSA trong các tuyến, khi cấu trúc vi thể của TTL bị 
phá huỷ như UTTTL, PĐLTTTTL, viêm TTL cấp, sinh 
thiết TTL, thì PSA thoát vào hệ tuần hoàn qua các 
mao mạch máu và các mao mạch bạch huyết, làm 
tăng nồng độ PSA trong máu. Bình thường PSA tiết 
vào khoảng 0,35 ng/ml cho 1 gam tổ chức TTL nhưng 
trong mô ung thư lượng này cao gấp 10 lần thậm chí 
hàng trăm lần so với bình thường. Mặt khác, PSA có 
vai trò rất quan trọng trong quá trình chống ung thư, ở 
TTL cũng như tuyến vú, PSA có khả năng ức chế 
hiện tượng sinh trưởng mạch máu. Cơ chế của hiện 
tượng này được giải thích là do PSA có bản chất là 
một serin protease thuộc nhóm kallicrein có tác dụng 
phân cắt plasminogen thành một loại peptid giống 
như angiostain, một chất có tác dụng kìm hãm sự 
tăng sinh của mạch máu và sự phát triển của tế bào 
ung thư. Như vậy, PSA chống lại mô ung thư bằng hai 
cơ chế đó là trực tiếp kìm hãm sự phát triển của tế 
bào u, và quan trọng hơn là phá huỷ các mao mạch 
tân sinh nuôi dưỡng khối u. Nồng độ PSA trong huyết 
thanh ở bệnh nhân ung thư TTL tăng cao được coi là 
một phản ứng đề kháng của cơ thể chống lại sự ác 
tính hoá biểu mô tuyến này. 

Liên quan giữa PSA và tuổi. PSA của nhóm bình 
thường và u PĐLTTTL tăng theo tuổi rõ rệt và có liên 
quan thuận với tuổi, bởi là khi tuổi càng cao thì thể 
tích TTL càng tăng. Người ta cho rằng giới hạn PSA 
thấp với người trẻ để là tăng độ nhạy của xét nghiệm 
và giới hạn cao với người già là để tăng độ đặc hiệu.  

Liên quan giữa PSA và thể tích TTL. Bình thường 
thể tích TTL tăng theo tuổi là hiện tượng sinh lý, Thể 
tích TTL tăng sẽ tăng lượng PSA được tiết ra từ biểu 
mô tuyến, có mối liên quan thuận khá chặt chẽ giữa 
thể tích TTL và lượng PSA (r = 0,515, p < 0,01). Kết 
quả này khá phù hợp với kết quả của Đỗ Thị Khánh 
Hỷ (2003).  

Mật độ PSA (PSAd). Tế bào biểu mô TTL bài tiết 
PSA và chính nó cũng là tế bào có nguy cơ bị ung thư 
hoá cao. Một trong những chức năng của PSA là ức 
chế quá trình phát triển của mô ung thư. Trong 
UTTTL PSA được sản xuất ra cao gấp hàng chục 
thậm chí hàng trăm lần bình thường. PĐLTTTL cũng 
làm tăng PSA nhưng nếu ta lấy tỷ số PSA/thể tích 
TTL(PSAd) thì PSAd ít thay đổi. Kết quả trong nghiên 
cứu này cho thấy PSAd của nhóm PĐLT tăng rõ rệt 

so với người bình thường (p < 0,001) Tuy nhiên trong 
trường hợp UTTTL, lượng PSA được sản xuất cao gấp 
hàng trăm lần so với bình thường, còn thể tích TTL 
tăng ít sẽ làm PSAd tăng rất cao, thậm chí trong 
nghiên cứu này cao tới gần 40 lần so với bình thường 
và 20 lần so với nhóm PĐLTTTL. 

Tỷ lệ fPSA/PSA. Bình thường tỷ số fPSA/PSA 
>30%, tỷ lệ này giảm trong UTTTL. Kết quả trong 
hình 5 cho thấy tỷ số fPSA/ PSA của đố tượng ung 
thư giảm xuống chỉ bằng 50% người bình thường. 

Chúng tôi định lượng kháng nguyên đặc hiệu của 
TTL (PSA, fPSA) kết hợp với siêu âm, thăm trực tràng 
để điều tra 1270 đối tương nam giới > 50 tuổi thuộc 3 
vùng đặc trưng của Hải Phòng và đưa ra một số kết 
luận sau 

Kết luận  
Đã phát hiện được 4 đối tượng bị UTTTL trong số 

1270 đối tượng nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 0,32%. Tỷ lệ u 
PĐLTTTL chung là 56,85%. 

Hàm lượng PSA huyết thanh có liên quan tuyến 
tính thuận với tuổi và liên quan tuyến tính thuận khá 
chặt chẽ với thể tích TTL. 

Đối với nhóm UTTTL PSA tăng rất cao (59,9 – 
650ng/L), tỷ lệ fPSA/PSA giảm rõ rệt, PSAd tăng cao 
gấp 20 lần nhóm PĐLT và gần 40 lần nhóm bình 
thường. 

Khuyến nghị  
Đối với công tác dự phòng, quản lý và theo dõi u 

PĐLT cũng như UTTTL, ngành Y tế Hải Phòng nên 
tham khảo các yếu tố dịch tễ học về u TTL và nên 
dùng xét nghiệm PSA cùng các chỉ số fPSA, PSAd 
để chẩn đoán sớm UTTTL. 

Cần tuyên truyền vấn đề phát hiện sớm UTTTL 
cho tất cả nam giới nói chung và đặc biệt là những 
người > 50 tuổi trong cộng đồng. 
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Giải phẫu màng não, mạch máu não và ứng dụng  

trong nút mạch truớc mổ u màng não 
 

Trần Văn Việt, Nguyễn Văn Huy 
 
Tóm tắt 
Điển hình u màng não (UMN) là khối tăng sinh 

mạch trên DSA. Đối với các khối u được cung cấp bởi 
các nhánh từ động mạch cảnh ngoài, động mạch nuôi 
giãn to thì khả năng nút mạch mang lại nhiều kết quả, 
do có đường đi Catheter, hết hình ảnh tăng sinh mạch 
sau nút. 

Đối với UMN được nuôi bởi hai nguồn động mạch 
cảnh trong và cảnh ngoài thì ưu tiên nút nguồn nuôi từ 
động mạch cảnh ngoài trước bởi lẽ động mạch cảnh 
ngoài dễ thực hiện kỹ thuật hơn động mạch cảnh 
trong. Khi nguồn nuôi UMN bắt nguồn từ động cảnh 
trong và cảnh ngoài hai bên thì thực hiện bên ưu thế 
trước. Sau đó tiến hành nút các nhánh nuôi u từ động 
mạch cảnh trong (nếu có thể nút được). Nhưng khi 
thực hiện nút mạch từ động mạch cảnh trong hết sức 
lưu ý, vật liệu nút mạch có thể đi qua vòng nối nguy 
hiểm gây thiếu máu não và tổn thương dây thần kinh 
sọ. Vì vậy nút chọn lọc hay siêu chọn lọc tuỳ thuộc 
vào vị trí u ở từng bệnh nhân cụ thể, có đường tiếp 
cận u hay không. 

Từ khóa: u màng não. 
Summary 
Research on meningitis and cerbral vascular 

surgry and applications in circuit node before 
meningiomas surgery. 

Typical menigioma are developed arteries on 
DSA.For tumors which are provided by the external 
carotid artery branches then circuit node capability 
bring back many result.because of the road catheter 
all images are increased after birth circuit node for 
meningioma which are nourished by two sources in 
the carotid arteries and the scene outside, it is prior to 
external carotid artery because this artery is easier 
implemented than internal carotid artery. When power 
supply for meningioma is derived from the carotid 
artery and the scene outside the two parties, the 
dominance is done first.Then carry out tumor braches 
rearred from internal carotid artery buttons( if there is 
ply accupuired) but when making buttons from the 
carotid artery in the circuit we must make every effort 
mindfully because stuff circuit node can travel through 

the circuit node connected and cause anemia and 
brain damage cranical nerves. So elective or super- 
elective buttons depend on tumor positions in each 
specific patient and a way to reach not. 

Keywords: menigioma. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Một trong những điều kiện để cuộc phẫu thuật 

nói chung và phẫu thuật UMN nói riêng thành 
công, đó là hạn chế mất máu tối đa trong mổ. Để 
để can thiệp các bệnh lý mạch máu não bằng kỹ 
thuật nút mạch trước mổ u màng não thì các nhà 
điện quang can thiệp phải hiểu rõ giải phẫu màng 
não, mạch máu não và đặc biệt hình ảnh u màng 
não trên phim chụp DSA.  

Đối với UMN, đa số tăng sinh mạch, có nhiều 
cuống nuôi, các cuống nuôi thường giãn to, vì vậy 
kỹ thuật nút mạch có thành công hay không, nút 
mạch làm mất hoàn toàn hay một phần khối tăng 
sinh mạch phụ thuộc rất nhiều vào số lượng, vị trí, 
kích thước cuống nuôi này. Khối UMN, tuy là khối u 
lành tính nhưng vấn đề cầm máu trong khi mổ để 
lấy u thường là khó khăn cho phẫu thuật viên. Khi 
phẫu thuật chảy máu nhiều dẫn đến tử vong trong 
mổ hoặc sau mổ.  

Để nắm vững hơn về giải phẫu màng não, mạch 
máu não đặc biệt cấu trúc UMN trên phim chụp 
mạch DSA là cơ sở để xác định đường vào, nguồn 
động mạch nuôi dưỡng u, từ đó đưa ra quyết định 
lựa chọn dụng cụ nút mạch và vật liệu nút mạch 
thích hợp. 

Giải phẫu màng não, mạch máu não là một 
trong những chủ đề lớn của giải phẫu đầu cổ. 
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập 
đến giải phẫu màng não, mạch máu não có liên 
quan và ứng dụng của nó trong nút mạch trước mổ 
u màng não. 

Giải phẫu màng não - mạch máu não 
1. Màng não. 
Theo Nguyễn Quang Quyền hệ thống TKTW bao 

gồm não bộ và tuỷ sống được bao bọc và bảo vệ bởi 


